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Báo cáo tình hình hoạt động 

vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001 - 2005 và kế hoạch 

hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010

Kính gửi:  Bộ Tư pháp.

Căn cứ Công văn ngày 01/11/2005 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tư pháp về việc tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2001-2005; Kế hoạch số 3208/KH-BTP ngày 28/10/2005 của Bộ Tư pháp về Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp giai đoạn 2001-2005 và xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp giai đoạn 2006-2010; Sở Tư pháp Đăk lăk báo cáo kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010, với các nội dụng cụ thể sau:

I/ Kết quả hoạt động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" giai đoạn 2001- 2005:

1- Tình hình xây dựng và triển khai kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" giai đoạn 2001-2005:

Thực hiện chương trình quốc gia “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”; trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai chương trình hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của Bộ Tư pháp, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  tỉnh và chương trình hành động của ngành, trong những năm qua ngành Tư pháp Đăk Lăk  đã luôn quán triệt và lồng ghép  các nội dung vì sự tiến bộ của phụ nữ  vào các hoạt động chuyên môn của ngành như: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; Hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý, hòa giải và thi hành án dân sự ...; đồng thời, đã động viên nữ cán bộ công chức trong ngành vượt qua khó khăn trong đời sống, cố gắng vươn lên để vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt vai trò người của người phụ nữ trong gia đình. Nhờ đó, đã góp phần tăng cường hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhằm thực hiện mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.  

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đang tạo ra môi trường mới cho sự phát huy tiềm năng của lao động nữ và cán bộ nữ. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy và lãnh đạo Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa vấn đề về giới vào các lĩnh vực hoạt động chuyên môn cũng như quá trình xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch của cơ quan. Thường xuyên nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức: Đây là một nội dung quan trọng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức  cho cán bộ, công chức về bình đẳng giới. Vì vậy, để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Ban VSTBPN đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04- NQ/ TW, ngày 12/7/1993 và Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 16/5/1994 của Ban chấp hành Trung ương (khoá VII) về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/2001/CT-BTP ngày 27/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp đến tất cả cán bộ, công chức, nhất là quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa  và nội dung hoạt động của Ban VSTBPN, nhằm tạo ra sự thống nhất trong toàn thể cán bộ, công chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này. Trong đó xác định rõ hoạt động VSTBPN là trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức của Sở, đặc biệt là đối với đội ngũ  cán bộ chủ chốt của các phòng, đơn vị thuộc Sở; các đồng chí cấp uỷ và Ban chấp hành các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Nữ công, Luật gia, Cựu chiến binh ... được tiếp cận các kiến thức về bình đẳng giới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chiến lược, Kế hoạch hành động VSTBPN, các hoạt động VSTBPN của ngành, các gương nữ cán bộ, công chức điển hình và vượt khó trong công tác vào Bản tin hàng tháng của ngành. 

Trong thời gian qua, ngoài việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nữ, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các Phòng, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong từng lĩnh vực công tác và đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường hoạt động bình đẳng về giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nổi lên nhất là chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng chính sách, cụ thể đã thụ lý và tư vấn pháp lý từ năm 2002 đến năm 2005 là 5.892 vụ việc, trong đó 4.098 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em; mời Luật sư bào chữa: 170 vụ việc, trong đó 110 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em; đồng thời đã đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em mà chủ yếu là trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao được 7.800 trường hợp; tuyên truyền Luật Hôn nhân - Gia đình và đăng ký kết hôn cho 8.250 cặp vợ chồng hôn nhân thực tế theo Nghị quyết 35/QH10 của Quốc hội; tuyên truyền pháp luật cho 14.900 lượt người, trong đó 2/3 là phụ nữ; phối hợp với Hội phụ nữ huyện mở 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 400 nữ       Hòa giải viên. Đặc biệt là đã thành lập được 04 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý mà thành phần tham gia Câu lạc bộ này là Hội viên Hội Nông dân và Hội viên Hội phụ nữ xã. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở cơ sở, nhờ đó, công tác hộ tịch ở cơ sở đã đi vào hoạt động nề nếp và có hiệu quả, góp phần giúp UBND cùng cấp thực hiện tốt chức năng quản lý, đăng ký hộ tịch ở từng địa phương.

2- Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của     phụ nữ:

Tháng 4/2004, Sở Tư pháp đã có quyết định kiện toàn lại Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” gồm 03 thành viên, do một Phó giám đốc Sở làm Trưởng ban. Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Phòng Tổ chức- Đào tạo Sở trong việc tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ, phát huy vai trò của cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. 

Sau khi được thành lập, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, trong đó quy định rõ lề lối làm việc, trách nhiệm của từng thành viên và duy trì hoạt động của Ban một cách có hiệu quả.

3- Tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ:

Do có sự nhận thức đúng đắn về vai trò, khả năng đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ, công chức nữ, trong thời gian qua Đảng uỷ và lãnh đạo Sở đã có sự quan tâm đúng mức đối với công tác cán bộ nữ và coi đây là trách nhiệm vì sự tiến bộ và phát triển của đội ngũ cán bộ nữ trong tình hình mới. Hiện nay tổng số cán bộ, công chức của Sở Tư pháp là 57 người (kể cả cán bộ hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc), trong đó cán bộ, công chức nữ có 21 đồng chí (chiếm tỉ lệ 36,84%), trong tổng số 21 cán bộ, công chức nữ có 02 đồng chí đang giữ cương vị Trưởng phòng, 01 đồng chí đang giữ cương vị Phó trưởng phòng; tổng số Đảng viên của Đảng bộ Sở Tư pháp là 41 đồng chí, trong đó Đảng viên nữ có 14 đồng chí (chiếm tỉ lệ 34,15%), có 01 đồng chí là Uỷ viên  Ban chấp hành Đảng uỷ Sở, 02 đồng chí là Phó bí thư Chi bộ và 01 đồng chí là Chi uỷ viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. Số cán bộ nữ này đều có phẩm chất, đạo đức tốt; phần lớn có trình độ năng lực, có ý chí rèn luyện, phấn đấu vươn lên;  nhiệt tình với công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc đảm bảo số lượng cán bộ nữ  tham gia vào cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể khác như: Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác đều có tỷ lệ tương xứng với số lượng nữ trong các tổ chức đó.

Thời gian vừa qua, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Đảng uỷ và lãnh đạo Sở Tư pháp đã coi trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Cho đến nay, trong tổng số 21 cán bộ nữ có 11 đồng chí có trình độ Đại học (trong đó 03 đồng chí sau khi về công tác tại Sở đã được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ), 08 đồng chí có trình độ Trung cấp (trong đó có 01 đồng chí sau khi về công tác tại Sở đã được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ và 01 đồng chí đang học Đại học từ xa).              

 Như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức nữ của Sở Tư pháp phần lớn đã và đang được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Số cán bộ, công chức nữ được cử đi đào tạo sau khi tốt nghiệp đều được bố trí vào những vị trí thích hợp và đều phát huy được năng lực, sở trường của mình ở những cương vị mới. Bên cạnh sự quan tâm bố trí  công việc phù hợp với giới tính, Sở Tư pháp cũng đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ  vừa hoàn thành tốt chức năng xã hội, vừa thực hiện tốt chức năng gia đình. 

 Những kết quả nêu trên có thể khẳng định: Công tác phát triển cán bộ nữ ở Sở Tư pháp trong thời gian vừa qua đã được chú trọng đúng mức. Đây chính là thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/ TW, ngày 12/7/1993 và Chỉ thị số 37 CT- TW, ngày 16/5/1994 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, qua đó cũng thấy được ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên của đội ngũ nữ cán bộ, công chức Sở Tư pháp trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở cũng đã thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức nữ và nắm tình hình đội ngũ công chức nữ để đề xuất với lãnh đạo Sở trong việc thực hiện chế độ, chính sách kịp thời và đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công chức nữ;  phối hợp với tổ chức Công đoàn, nữ công tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm của phụ nữ  (ngày 8/3 và 20/10 hàng năm ); động viên công chức nữ tham gia các phong trào thi đua của ngành; tổ chức thực hiện tốt các chính sách liên quan tới gia đình như chính sách ưu đãi đối với cá nhân và gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ... Đồng thời, vận động cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình; thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình. Kết quả là trong các năm qua, Sở Tư pháp không có cán bộ, công chức nào vi phạm pháp luật, sinh con thứ 3 và vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. 

4- Những khuyết điểm tồn tại:

Bên cạnh những ưu điểm như trên thì công tác này vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: Tỉ lệ cán bộ nữ giữ các vai trò lãnh đạo ở đơn vị như hiện nay là còn thấp; hầu hết cán bộ nữ đều chưa được đào tạo nâng cao về  trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước.

Nguyên nhân này một phần là do sự phấn đấu của phần lớn cán bộ nữ chưa cao; một số khác năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa đủ sức để đảm đương được những vị trí chủ chốt trong cơ quan. 

5- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ:

- Các ngành, các cấp cần có sự quan tâm bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ phù hợp với đặc tính về giới, điều kiện và hoàn cảnh để phát huy được tối đa khả năng và ưu thế của mình, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất và có cơ hội phát triển. Đồng thời, quan tâm ưu tiên đề nghị bổ nhiệm công chức nữ có đủ tiêu chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo, chức danh chủ chốt trong trường hợp công chức nữ và nam ngang bằng nhau trong các tiêu chuẩn.

- Quán triệt và nâng cao hơn nữa quan điểm về giới, ý thức trách nhiệm của các ngành các cấp về vấn đề bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện các quyền cơ bản của mình và tham gia đầy đủ, bình đẳng vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

II/ Kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" giai đoạn 2006-2010:
 Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cơ quan, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được giai đoạn     2001- 2005, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Tư pháp xác định một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2006-2010 như sau:

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức nữ. Trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức nữ. Các đồng chí cán bộ, công chức nữ đang giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng phòng của Sở được học chương trình cao cấp lý luận chính trị và được bồi dưỡng trình độ quản lý Nhà nước ở ngạch chuyên viên chính khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định; các đồng chí đang ở ngạch chuyên viên được bồi dưỡng trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và trình độ trung cấp lý luận chính trị.

- Tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nữ để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, từng bước bố trí, sắp xếp những cán bộ có năng lực vào các cương vị cán bộ chủ chốt của Sở.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí các công việc phù hợp để nữ cán bộ, công chức phát huy được tối đa khả năng và ưu thế của mình, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

- Quan tâm bồi dưỡng và kết nạp công chức nữ vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức, đảng viên nữ trong cấp uỷ Đảng, trong bộ máy lãnh đạo ở các Phòng, Trung tâm cũng như các tổ chức đoàn thể; xây dựng đội ngũ công chức nữ của ngành có phẩm chất và năng lực  để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Phấn đấu để ngày càng đảm bảo cơ cấu về giới hợp lý trong các chức vụ lãnh đạo và chức danh công chức chuyên môn (chuyên viên, chuyên viên chính, chấp hành viên, công chứng viên...) trong từng đơn vị; đảm bảo 100% cán bộ, công chức  được bồi dưỡng kiến thức bình đẳng về giới.

- Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy và lãnh đạo Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa vấn đề về giới vào các lĩnh vực hoạt động chuyên môn cũng như quá trình xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch của cơ quan. 

Trên đây là kết quả hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” giai đoạn         2001- 2005 và Kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" giai đoạn         2006-2010, Sở Tư pháp Đăk Lăk báo cáo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp để tổng hợp, theo dõi và tiếp tục chỉ đạo.

                                                                                          KT/ giám đốc                                                          
Nơi nhận:                                                                                       phó giám đốc                                                                                                                                                                        
- Như trên;                                                                       trưởng ban vstbpn sở tư pháp                                                                        
- Lưu: VT,BVSTBPN.

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                    Nguyễn Duy Hữu

Đơn vị: SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VSTBPN GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

(Kèm theo Kế hoạch số 3208/KH-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tư pháp)

	TT
	Nội dung
	Mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	1
	Thành lập, kiện toàn Ban VSTBPN
	
	
	
	
	X
	

	2
	Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN
	
	
	
	
	X
	

	3
	Xây dựng Kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2001 - 2005
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng Kế hoạch hành động hàng năm
	
	
	
	
	X
	X

	5
	Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và lồng ghép giới trong hoạt động chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%

	6
	Tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động VSTBPN cho thành viên của Ban VSTBPN
	100%
	
	
	
	100%
	100%

	7
	Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo
	
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	

	9
	Số công chức nữ/tổng số công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
	
	3/4
	3/7
	2/5
	2/4
	4/13

	10
	Số công chức nữ/tổng số công chức nữ của đơn vị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
	
	3/11
	3/11
	2/12
	2/12
	4/13


	11
	Số công chức nữ/tổng số công chức giữ các chức danh, chức vụ:

- Vụ trưởng và tương đương:

- Phó Vụ trưởng và tương đương:

- Giám đốc Sở Tư pháp:

- Phó giám đốc Sở Tư pháp:

- Trưởng phòng và tương đương:

- Phó trưởng phòng và tương đương:

- Đội trưởng và tương đương:

- Chuyên viên cao cấp:

- Chuyên viên chính:

- Chấp hành viên:

- Công chứng viên:
	
	...../......

..../......

..../......

..../......

1/11

..../......
..../......

..../......

..../......

..../......

1/5
	..../......

..../......

..../......

..../......

1/11

..../......

..../......

..../......

..../......

..../......

1/5
	..../......

..../......

..../......

..../......

1/10

1/2

..../......

..../......

..../......

..../......

1/5
	..../......

..../......

..../......

..../......

1/11

1/2
.../......

.../......

.../......

.../......

2/5
	.../......

.../......

.../......

.../......

2/10

1/3

.../......

.../......

.../......

.../......

2/4

	12
	Số đơn vị 30% công chức nữ trở lên có cán bộ lãnh đạo là nữ/tổng số đơn vị có 30% công chức nữ trở lên
	
	¼
	1/5
	2/5
	2/5
	3/6

	13
	Số công chức nữ/tổng số công chức tham gia:

- Cấp ủy Đảng:

- BCH CĐ:

- BCH Chi đoàn:
	
	1/7

1/5

1/5
	1/7

1/5

1/5
	1/7

1/5

1/5
	1/7

1/5

1/5
	1/7

1/5

1/5

	14
	Số công chức nữ/tổng số công chức được kết nạp Đảng
	
	1/3
	2/4
	3/3
	0/1
	0/2

	15
	Khám sức khỏe định kỳ cho công chức nữ
	100%
	
	
	100%
	100%
	100%

	16
	Số văn bản đã xây dựng, tham gia xây dựng có liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em gái
	
	1
	1
	2
	3
	2

	17
	Số văn bản liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em gái đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến
	
	4
	5
	5
	10
	13

	18
	Số lượng tủ sách pháp luật đã xây dựng
	
	208
	354
	386
	475
	506

	19
	Số vụ việc đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái
	
	
	1860
	1308
	700
	230

	20
	Số lượng thực hiện đăng ký khai sinh
	
	33.242
	54.109
	40.365
	39.861
	39.460

	21
	Số lượng thực hiện đăng ký kết hôn
	
	11.540
	12.098
	10.735
	15.148
	14.116

	22
	Số Tổ hòa giải cơ sở đã xây dựng
	
	
	
	
	
	2.144

	23
	Số án, vụ việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ đã được thi hành
	
	
	
	
	
	

	24
	Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu khác mà đơn vị đã đề ra và thực hiện
	
	
	
	
	
	



Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 11 năm 2005


KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)


Nguyễn Duy Hữu
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